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tính một số chỉ số tổng hợp phản ánh chu kỳ 

sản xuất kinh doanh; hoàn thiện phương 

pháp thống kê vận tải đường bộ và hệ thống 

tổ chức thông tin thống kê xây dựng cơ bản; 

hoàn thiện bảng danh mục phân loại nghề 

nghiệp,...  

3. Phân tích và dự báo: Nội dung đề tài 

tập trung một số vấn đề chính như: phân tích 

về tình hình thực hiện các quyền của phụ nữ; 

ứng dụng một số mô hình kinh tế lượng trong 

phân tích, dự báo thống kê; lựa chọn hệ 

thống chỉ tiêu phân tích tình hình kinh tế - xã 

hội thời kỳ kế hoạch 5 năm và nghiên cứu 

đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất 

lượng số liệu thống kê. 

4. Điều tra thống kê: Năm 2005 tiếp tục 

triển khai thực hiện đề tài xây dựng chương 

trình điều tra thống kê quốc gia; nguyên tắc 

và phương pháp thiết kế bảng hỏi cho cuộc 

điều tra; hoàn thiện phương pháp thu thập 

số liệu cây ăn quả; hoàn thiện nội dung tổng 

điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản.  

Trên cơ sở danh mục các đề tài khoa 

học năm 2005 được Lãnh đạo Tổng cục 

Thống kê phê duyệt, Viện Khoa học Thống 

kê đã tiến hành thành lập các hội đồng xét 

duyệt đề cương và tuyển chọn chủ nhiệm đề 

tài năm 2005 theo quy định của Luật Khoa 

học và Công nghệ:  

* Các đề tài cấp tổng cục gồm 2 

Hội đồng 

- TS. Đỗ Thức - Phó Tổng cục Trưởng 

Tổng cục Thống kê - Chủ tịch hội đồng xét 

duyệt đề cương và tuyển chọn chủ nhiệm 

các đề tài, có mã số: 01-TC-2005 và 03-TC-

2005;  

- PGS.TS. Tăng Văn Khiên - Viện 

Trưởng Viện Khoa học thống kê - Chủ tịch 

hội đồng xét duyệt đề cương và tuyển 

chọn chủ nhiệm các đề tài, có mã số: 02-

TC-2005;  06-TC-2005; 04-TC-2005 và 

05-TC-2005. 

* Các đề tài cấp cơ sở gồm 4 Hội đồng 

- PGS.TS Tăng Văn Khiên - Viện 

Trưởng Viện Khoa học thống kê - Chủ tịch 

hội đồng xét duyệt đề cương và tuyển chọn 

chủ nhiệm các đề tài, có mã số: 07-CS-

2005;  10-CS-2005 và 11-CS-2005. 

- CN. Phạm Thị Hồng Vân - Phó Viện 

Trưởng Viện Khoa học Thống kê - Chủ 

tịch hội đồng xét duyệt đề cương và tuyển 

chọn chủ nhiệm các đề tài, có mã số: 13-

CS-2005; 14-CS-2005; 19-CS-2005 và 

20-CS-2005. 

- CN. Lê Văn Duỵ - Phó Viện Trưởng 

Viện Khoa học Thống kê - Chủ tịch hội đồng 

xét duyệt đề cương và tuyển chọn chủ nhiệm 

các đề tài, có mã số: 12-CS-2005; 16-CS-

2005; và 17-CS-2005. 

- ThS. Nguyễn Bích Lâm - Phó Viện 

Trưởng Viện Khoa học Thống kê - Chủ 

tịch hội đồng xét duyệt đề cương và tuyển 

chọn chủ nhiệm các đề tài, có mã số: 08-

CS-2005; 09-CS-2005; 15-CS-2005 và 

18-CS-2005. 

Phòng quản lý KH 
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Mục đích sử dụng 1998 1999 2000 2001 2002 

Thông tin y tế/sức khoẻ 9,6 15,6 22,9 30,1 32,8 

Giáo dục đào tạo 6,8 9,2 19,0 22,9 24,3 

Thông tin chính phủ 8,2 12,7 18,9 25,6 29,2 

Tìm việc làm .. .. 12,2 16,2 18,0 

Thông tin tổng hợp  17,6 24,3 36,2 44,3 46,1 

 Chơi trò chơi 7,8 12,3 18,2 24,4 25,7 

Tán chuyện 5,7 7,5 11,0 13,7 14,0 

Ghi/nhe nhạc .. 7,8 17,8 23,3 24,3 

Nghe đài .. 5,0 9,3 12,3 12,3 

Thông tin thể thao .. .. 17,3 22,1 23,8 

Thông tin tài chính .. .. 18,5 22,8 23,5 

Xem tin  .. .. 20,4 26,2 27,2 

Thông tin/đặt chỗ du lịch .. .. 21,9 27,4 30,4 

Dịch vụ Internet khác 2,6 10,0 17,7 21,1 24,8 

Nguyễn Thái Hà  (giới thiệu) 

Nguồn: Daily Statistics, December 11, 2003 (http://www.Statcan.ca) 

tin hoạt động khoa học năm 2005 

Năm 2005 ngoài việc tiếp tục triển 

khai 8 đề tài chuyển tiếp năm 2004, Tổng 

cục Thống kê triển khai 6 đề tài cấp tổng 

cục và một số đề tài cấp cơ sở, nội dung 

nghiên cứu chủ yếu tập trung vào một số 

vấn đề như sau:  

1. Công nghệ thông tin: Đề tài tập trung 

vào một số nội dung chính như: xây dựng cơ 

sở dữ liệu cập nhật hộ đăng ký kinh doanh 

cá thể; đưa ra các giải pháp công nghệ để 

tin học hoá các cuộc điều tra hàng tháng, 

quý, năm và chế độ báo cáo thống kê do 

các Cục Thống kê thực hiện và xây dựng cơ 

sở dữ liệu thống kê kinh tế - xã hội tổng hợp 

quốc gia...   

2. Phương pháp thống kê: Một số đề tài 

tập trung nghiên cứu như: biên soạn chỉ số 

giá sản xuất của các ngành dịch vụ; khả 

năng tính toán chỉ tiêu giá trị sản xuất theo 

giá cơ bản; chuẩn hoá khái niệm, nội dung 

phương pháp tính, phương pháp thu thập chỉ 

tiêu thống kê kinh tế xã hội; phương pháp 


